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bộ Tài nguyên và môi trường

Sè: 37/2004/Q§-BTNMT
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004


quyết định của bộ trưởng

bộ tài nguyên và môi trường
Về việc ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất
và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

quyết định:

Điều 1. Ban hành “Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000; 1:100 000;  1:250 000 và 1:1 000 000” (tạm thời) áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng công báo. Mọi ký hiệu về bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất trước đây trái với Ký hiệu này đều không còn giá trị.

	
	KT. Bộ Trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Thứ trưởng
(đã ký)
Đặng Hùng Võ


(Ban hành kèm theo quyết định số 37/2004/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2004)

lời nói đầu

Để phục vụ cho công tác xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Năm 1995, Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã ban hành (tạm thời) “Tập ký hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất”. Do có những thay đổi hệ thống chỉ tiêu các loại đất theo Luật Đất đai năm 2003 và đổi mới về công nghệ “Tập ký hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất” đã ban hành trước đây không còn phù hợp.

Xuất phát từ vấn đề trên Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ cho Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai biên soạn tập “Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất”. Tập ký hiệu này được biên soạn để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, cả nước và khu công nghệ cao, khu kinh tế, vùng lãnh thổ theo các tỷ lệ quy định trong quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng hiện trạng sử dụng đất. Tập ký hiệu đã biên soạn được các ký hiệu nhằm thể hiện các loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo hệ thống chỉ tiêu phân loại đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, đồng thời còn đáp ứng cho việc áp dụng công nghệ mới trong công tác thành lập bản đồ hiện nay.

Tập ký hiệu này là kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai với sự tham gia của các cán bộ chuyên môn trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do yêu cầu cấp thiết, nhưng lại hạn chế về thời gian, nên trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các Bộ, Ngành, các địa phương và các cán bộ làm công tác đo đạc, bản đồ và quy hoạch sử dụng đất trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ý kiến đóng góp xin gửi về:

Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, 83 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;

Hoặc Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai, 78/9 đường Giải phóng -Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

giải thích tập ký hiệu

I. Quy định chung



1. Tập “Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất” được áp dụng thống nhất cho việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cả nước; của vùng lãnh thổ; của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; của xã, phường, thị trấn; của khu công nghệ cao, khu kinh tế.



2. Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để thẩm định các dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán, kiểm tra nghiệm thu các công trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.


3. Các ký hiệu chia thành 2 nhóm:


- Nhóm ký hiệu cơ sở địa lý;


- Nhóm ký hiệu theo loại đất gồm: loại đất theo mục đích sử dụng và loại đất theo thực trạng bề mặt.

Trong các nhóm ký hiệu chia làm 2 loại ký hiệu: 


- Ký hiệu vẽ theo tỷ lệ. 


- Ký hiệu không theo tỷ lệ (ký hiệu quy ước).


4. Đơn vị dùng trong tập ký hiệu là milimét. Các kiểu chữ trình bày trên bản đồ dùng phông chữ tiếng Việt. Chữ ghi chú trên bản đồ bố trí song song với khung Nam của bản đồ trừ các hàng chữ ghi chú phải bố trí theo hướng địa vật hình tuyến như: sông, ngòi, đường giao thông, biển .v.v.

II. cấu tạo bảng ký hiệu


Bảng ký hiệu được chia làm 4 cột lớn:


- Cột “Số thứ tự”: ghi số ký hiệu, được đánh số thứ tự liên tục theo các ký hiệu từ đầu đến hết.


- Cột “Tên ký hiệu”: ghi tên của các ký hiệu.


- Cột “Ký hiệu”: chia làm 2 cột nhỏ: cột ký hiệu “hiện trạng” và cột ký hiệu “quy hoạch”. 


- Cột “Hướng dẫn sử dụng ký hiệu trong MicroStation”: hướng dẫn sử dụng các ký hiệu để thành lập bản đồ dạng số bằng phần mềm MicroStation. Trong cột này được chia làm 4 cột nhỏ:

+ Cột “Kiểu ký hiệu” quy định kiểu của ký hiệu, bao gồm: Linestyle, Cell, Text, Pattern;

+ Cột “Tên ký hiệu” là tên của ký hiệu trong các thư viện của phần mềm  MicroStation;

 + Cột “Màu” quy định số màu ký hiệu ở bảng màu trong phần mềm  MicroStation;

+ Cột “Ghi chú” để giải thích cụ thể về cách sử dụng và thể hiện các nhóm đối tượng, đối tượng theo màu, tỷ lệ v.v…trong phần mềm MicroStation;

III. phương pháp thể hiện ký hiệu


1. Biên giới, địa giới hành chính


- Biên giới quốc gia thể hiện theo tài liệu chính thức của Nhà nước được Ban Biên giới của Chính phủ thẩm định. 


- Địa giới hành chính các cấp thể hiện theo hồ sơ địa giới hành chính, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo những quyết định điều chỉnh địa giới hành chính của Nhà nước.


Ký hiệu biên giới và địa giới hành chính các cấp (gọi chung là địa giới) vẽ theo đúng kích thước quy định theo tỷ lệ bản đồ và được biểu thị trên bản đồ giấy theo những quy định sau đây:


+ Trường hợp địa giới chạy dọc theo các địa vật hình tuyến mà chiều rộng của địa vật không đủ rộng để vẽ ký hiệu địa giới vào giữa thì ký hiệu địa giới vẽ so le hai bên, mỗi bên từ 3 đến 5 đốt ký hiệu tùy theo chiều dài của đoạn địa giới, những chỗ ngoặt, ngã ba phải thể hiện chính xác, rõ ràng;


+ Trường hợp địa giới chạy dọc theo một phía của địa vật hình tuyến thì vẽ ký hiệu địa giới về phía đó, cách địa vật được chọn không quá 0,3 mm trên bản đồ và liên tục không ngắt đoạn;


+ Trường hợp địa giới chạy dọc theo sông thì các đoạn sông có cù lao phải vẽ ký hiệu địa giới chạy liên tục để thể hiện rõ cù lao thuộc bên nào;


+ Trường hợp địa giới còn tranh chấp phải dùng ký hiệu địa giới chưa xác định để thể hiện.


Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất dạng số, nếu địa vật hình tuyến được chọn làm địa giới thì ký hiệu địa giới trên máy tính được thể hiện đè lên các ký hiệu địa vật hình tuyến đó, khi in bản đồ ra giấy phải đảm bảo theo quy định thể hiện địa giới cho bản đồ giấy.

2. Ranh giới khoanh đất


- Ranh giới khoanh đất theo hiện trạng được vẽ khép kín bằng nét liên tục, màu đen, với lực nét 0,15 mm. 


- Ranh giới khoanh đất theo quy hoạch được vẽ khép kín bằng nét liên tục, màu đỏ, với lực nét 0,15 mm.


- Trường hợp ranh giới khoanh đất trùng với các đối tượng hình tuyến như mép đường giao thông, bờ sông, suối, kênh, mương thì lấy các đối tượng đó làm ranh giới khoanh đất.


3. Ranh giới các khu đất dân cư nông thôn, khu đô thị, khu công nghệ cao, khu kinh tế, công trình, dự án; ranh giới các nông trường, lâm trường được thể hiện bằng ký hiệu quy định và cách thể hiện như đối với địa giới hành chính.


4. Đối tượng kinh tế - văn hoá - xã hội


Khi các đối tượng kinh tế, văn hoá, xã hội được biểu thị bằng các ký hiệu quy ước thì các ký hiệu này phải được bố trí đúng vị trí của các đối tượng cần biểu thị.

5. Ký hiệu loại đất 

- Mã loại đất được bố trí cân đối trong khoanh đất.


- Mã loại đất trong cột ký hiệu “hiện trạng” thể hiện bằng màu đen.


- Mã loại đất trong cột ký hiệu “quy hoạch” thể hiện dưới dạng phân số. Tử số là mã loại đất theo hiện trạng sử dụng đất bằng màu đen, mẫu số là mã loại đất theo quy hoạch sử dụng đất bằng màu đỏ. 


6. Đường giao thông và các đối tượng liên quan


- Ký hiệu đường sắt: Trục tâm ký hiệu đường sắt được đặt đúng trục tâm của đường ray. 


- Ký hiệu đường bộ và các đối tượng liên quan:

Tuỳ theo tỷ lệ bản đồ, đường bộ có thể được vẽ theo tỷ lệ hoặc biểu thị bằng ký hiệu quy ước.


7. Thuỷ hệ và các đối tượng liên quan


- Đường bờ nước trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất được coi là ranh giới khoanh đất và vẽ bằng màu xanh.


- Sông, suối, kênh, mương có độ rộng ( 1 mm trên bản đồ phải vẽ bằng 2 nét theo tỷ lệ.


- Sông, suối, kênh, mương có độ rộng < 1 mm trên bản đồ vẽ bằng 1 nét.

- Sông, suối, kênh, mương, hồ, ao trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất được vẽ theo tỷ lệ thì trong lòng các đối tượng này được tô màu lơ và ghi chú tên gọi kèm theo.


- Đê được vẽ theo tỷ lệ thì ký hiệu đê đặt vào tâm đê, nếu đê không vẽ theo tỷ lệ thì dùng ký hiệu quy ước. Trường hợp mặt đê là đường giao thông thì phải thể hiện ký hiệu loại đường giao thông kèm theo.


- Ký hiệu các đối tượng liên quan (trạm bơm, cống, đập) thể hiện đúng vị trí tương ứng của chúng trên bản đồ.

8. Địa hình


Đường bình độ, điểm độ cao trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất phải biểu thị theo ký hiệu quy ước.

IV. bộ ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất dạng số


Để đảm bảo tính thống nhất cơ sở dữ liệu bản đồ, bộ ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất dạng số được xây dựng dựa trên phần mềm MicroStation.  

Biên tập bản đồ dạng số phải sử dụng đúng bộ ký kiệu cho các cấp hành chính, theo tỷ lệ tương ứng và đúng các thông số quy định.

Các ký hiệu độc lập phải thể hiện bằng các ký hiệu dạng cell được thiết kế sẵn trong các tệp *.cell. Các đối tượng dạng đường không dùng B-spline để vẽ, mà phải dùng LineString, các đường có thể là Polyline, LineString, LineStyle, Chain hoặc Complex Chain. Điểm đầu đến điểm cuối của một đối tượng đường phải là một nét liền không đứt đoạn và phải có điểm nút ở những chỗ giao nhau giữa các đường cùng loại. Những đối tượng dạng vùng (Polygon) của cùng một loại đối tượng có dùng kiểu ký hiệu là pattern, shape hoặc fill color phải là các vùng đóng kín, kiểu đối tượng là shape hoặc complex shape.


1. Quy định các tệp chuẩn trong thư viện ký hiệu số 

Thư mục “HTSDD” cung cấp các tệp chuẩn phục vụ cho việc số hoá và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất trong môi trường đồ họa MicroStation. Các tệp cơ sở phục vụ cho việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất dạng số được lưu trong thư mục “HTSDD” gồm:

a. Seedfile: vn2d.dgn là tệp quy định cơ sở toán học cho các tệp bản đồ dạng số trong MicroStation.

b. Phông chữ tiếng Việt: Vnfont.rsc.

c. Thư viện các ký hiệu độc lập *.cell. (Xa.cel, Huyen.cel, Tinh.cel, Vung250.cel).

d. Thư viện các ký hiệu hình tuyến gồm: Xa1000.rsc, Xa2000.rsc, Xa5000.rsc, Xa10000.rsc, Huyen5.rsc, Huyen10.rsc, Huyen25.rsc, Tinh25.rsc, Tinh50.rsc, Tinh100.rsc, Vung250.rsc, Tquoc1tr.rsc.

e. Bảng phân lớp đối tượng (Future table): Xa1000.tbl, Xa2000.tbl, Xa5000.tbl, Xa10000.tbl, Huyen5.tbl, Huyen10.tbl, Huyen25.tbl, Tinh25.tbl, Tinh50.tbl, Tinh100.tbl, Vung250.tbl, Tquoc1tr.tbl.

f. Bảng màu: HTSDD.tbl.


2. Hướng dẫn sử dụng các tệp trong thư mục “HTSDD”cho bản đồ số

- Chạy tệp tin Datdai-*.bat (* = c, d, e tùy vào phần mềm MicroStation được cài ở ổ C, D, E) trong thư mục “HTSDD” bằng cách nháy đúp chuột vào tệp tin hoặc đưa con trỏ vào tệp tin và nhấn Enter, các tệp chuẩn sẽ được copy vào các thư mục quy định của MicroStation.

- Đối với bản đồ của từng cấp và theo từng tỷ lệ đều có những tệp chuẩn riêng biệt để xác định môi trường số hóa nhằm tránh nhầm lẫn về cách sử dụng các ký hiệu, cách đặt các ghi chú, đúng lớp quy định.

Khi số hóa, biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của cấp hành chính nào cần chọn đúng Workspace tương ứng trên hộp thoại Microstation Manager.

[image: image3.png]



	Đơn vị thành lập bản đồ
	Workspace
	Tỷ lệ

	Cấp xã, khu công nghệ cao, khu kinh tế
	Xa1000
	1/ 1000

	
	Xa2000
	1/ 2000

	
	Xa5000
	1/ 5000

	
	Xa10000
	1/ 10 000

	Cấp huyện
	Huyen5
	1/ 5000

	
	Huyen10
	1/ 10 000

	
	Huyen25
	1/ 25 000

	Cấp tỉnh
	Tinh25
	1/ 25 000

	
	Tinh50
	1/ 50 000

	
	Tinh100
	1/ 100 000

	Vùng lãnh thổ
	Vung250
	1/ 250 000

	Cả nước
	Tquoc1tr
	1/ 1 000 000


[image: image4.png]Fie_Directory

Fies: Ditectores:
Avind2applustatoncanidefaut [ 1|

[bearcutn.dan 0y

besrexpl dan © wind2spp Careel

bikefme.dan £ ustation

brake.dan dan

erstn.dgn B default

detaldan

lowtags.dan

lhouspattdan

onglat dgn

oidhotel dan

List Files o Type: Diiyes:

_MistoStation Design Fies [dgn] | e =

™ Open Design Files Read Only

Workspace:
[ e — |
R v — |
Style: _Status Bar hd

Q@)



[image: image5.png]


[image: image6.png]Feature _Collection

Fealure Table Name: c:\Win32apphing/\GeavectbHuyentD TEL.

Featwe Code: [RG1 |
Catego: [Farhgn |
Feature Nome: [Ben oo qubc gavd | ListBy | Code
Categoy Nome Featue Code ___Fealue Name
[l
G-11 Bien 961 quéc gia cxd
62 Biagiiinh 13
521 Bia g tinh cad
] B i hupin 1
631 B1a g hupin g
Trung tém HCCXTT G4 Biagii 34 =
D12 birk G-41 Biagii E ot
Loai it s Renh g6 logi 88 . =

[ Resel Cancel




- Khi số hoá, biên tập các đối tượng theo yêu cầu trong môi trường đồ họa MicroStation cần chọn đối tượng theo nhóm bằng cách chọn FC Select Future trong thanh công cụ MSFC sẽ xuất hiện cửa sổ lệnh Feature Collection. 

 

- Tại cửa sổ Feature Collection chọn nhóm đối tượng bên phần nhóm đối tượng (Category Name) chọn đối tượng cần số hóa hoặc biên tập tại phần Feature Code, Feature Name, khi đó tuỳ vào kiểu đối tượng mà phần mềm xác định các thuộc tính một cách tự động.

phân lớp các yếu tố nội dung

bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

	Tên đối tượng
	Level
	Kiểu đối tượng
	Màu

	Ranh giới
	
	
	

	Biên giới quốc gia xác định
	1
	LineStyle
	0

	Biên giới quốc gia chưa xác định
	1
	LineStyle
	0

	Địa giới hành chính tỉnh xác định
	2
	LineStyle
	0

	Địa giới hành chính tỉnh chưa xác định
	2
	LineStyle
	0

	Địa giới hành chính huyện xác định
	3
	LineStyle
	0

	Địa giới hành chính huyện chưa xác định
	3
	LineStyle
	0

	Địa giới hành chính xã xác định
	4
	LineStyle
	0

	Địa giới hành chính xã chưa xác định
	4
	LineStyle
	0

	Ranh giới khoanh đất hiện trạng
	5
	LineStyle
	0

	Ranh giới khoanh đất quy hoạch 
	6
	LineStyle
	203

	Ranh giới khu dân cư … hiện trạng
	7
	LineStyle
	0

	Ranh giới khu dân cư … quy hoạch
	7
	LineStyle
	203

	Trung tâm hành chính 
	
	
	

	UBND tỉnh hiện trạng
	8
	Cell
	0

	UBND tỉnh quy hoạch
	8
	Cell
	203

	UBND huyện hiện trạng
	8
	Cell
	0

	UBND huyện quy hoạch
	8
	Cell
	203

	UBND xã hiện trạng
	8
	Cell
	0

	UBND xã quy hoạch
	8
	Cell
	203

	Trung tâm cụm xã, thị tứ
	
	
	

	Trung tâm cụm xã, thị tứ hiện trạng
	8
	Cell
	0

	Trung tâm cụm xã, thị tứ quy hoạch
	8
	Cell
	203

	Đối tượng kinh tế - văn hoá - xã hội
	
	
	

	Sân bay hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Sân bay quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Đài, trạm khí tượng thuỷ văn hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Đài, trạm khí tượng thuỷ văn quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Đình, chùa, miếu, đền... hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Đình, chùa, miếu, đền... quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Nhà thờ hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Nhà thờ quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Tượng đài, bia tưởng niệm hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Tượng đài, bia tưởng niệm quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Chòi, tháp cao hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Chòi, tháp cao quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Nhà máy có ống khói hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Nhà máy có ống khói quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Trạm biến thế hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Trạm biến thế quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Đài phát thanh, truyền hình hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Đài phát thanh, truyền hình quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Sân vận động hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Sân vận động quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Trường học, nhà trẻ hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Trường học, nhà trẻ quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Bệnh viện, trạm y tế hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Bệnh viện, trạm y tế quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Bưu điện hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Bưu điện quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Chợ hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Chợ quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Rạp hát, chiếu bóng hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Rạp hát, chiếu bóng quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Tên cơ quan xí nghiệp 
	9
	Text
	0

	Đường giao thông và đối tượng liên quan
	
	
	

	Đường sắt hiện trạng
	10
	LineStyle
	0

	Đường sắt quy hoạch
	10
	LineStyle
	203

	Vỏ quốc lộ phi tỷ lệ hiện trạng
	11
	LineStyle
	0

	Lõi quốc lộ phi tỷ lệ hiện trạng
	12
	LineStyle
	211

	Vỏ tỉnh lộ phi tỷ lệ quy hoạch
	11
	LineStyle
	203

	Lõi quốc lộ phi tỷ lệ quy hoạch
	12
	LineStyle
	211

	Vỏ tỉnh lộ phi tỷ lệ hiện trạng
	13
	LineStyle
	0

	Lõi tỉnh lộ phi tỷ lệ hiện trạng
	14
	LineStyle
	254

	Vỏ tỉnh lộ phi tỷ lệ quy hoạch
	13
	LineStyle
	203

	Lõi tỉnh lộ phi tỷ lệ quy hoạch
	14
	LineStyle
	254

	Đường huyện hiện trạng
	15
	LineStyle
	0

	Đường huyện quy hoạch
	15
	LineStyle
	203

	Đường liên xã hiện trạng
	16
	LineStyle
	0

	Đường liên xã quy hoạch
	16
	LineStyle
	203

	Đường thôn xóm hiện trạng
	17
	LineStyle
	0

	Đường thôn xóm quy hoạch
	17
	LineStyle
	203

	Đường mòn hiện trạng
	19
	LineStyle
	0

	Đường mòn quy hoạch
	19
	LineStyle
	203

	Các loại cầu hiện trạng
	20
	LineStyle
	0

	Các loại cầu quy hoạch
	20
	LineStyle
	203

	Thuỷ hệ và các đối tượng liên quan
	
	
	

	Đường bờ nước hiện trạng
	21
	LineStyle
	207

	Đường bờ nước quy hoạch
	21
	LineStyle
	207

	Hồ, ao, sông, suối 2 nét hiện trạng
	21
	LineStyle
	207

	Hồ, ao, sông, suối 2 nét quy hoạch
	21
	LineStyle
	207

	Sông, suối 1 nét 
	21
	Line
	208

	Trạm bơm hiện trạng
	9
	Cell
	0

	Trạm bơm quy hoạch
	9
	Cell
	203

	Đê theo tỷ lệ và phi tỷ lệ hiện trạng
	22
	LineStyle
	0

	Đê theo tỷ lệ và phi tỷ lệ quy hoạch
	22
	LineStyle
	203

	Kênh mương phi tỷ lệ hiện trạng
	23
	LineStyle
	207

	Kênh mương phi tỷ lệ quy hoạch
	23
	LineStyle
	207

	Đập hiện trạng
	24
	LineStyle
	0

	Đập quy hoạch
	24
	LineStyle
	203

	Cống hiện trạng
	25
	LineStyle
	0

	Cống quy hoạch
	25
	LineStyle
	203

	Địa hình
	
	
	

	Bình độ và độ cao bình độ cái 
	26
	LineStyle, Text
	206

	Bình độ cơ bản
	27
	LineStyle
	206

	Bình độ nửa khoảng cao đều
	28
	LineStyle
	206

	Điểm độ cao, ghi chú điểm độ cao
	29
	Cell, text
	0

	Ghi chú
	
	
	

	Tên Thủ đô
	35
	Text
	0

	Tên thành phố trực thuộc trung ương
	36
	Text
	0

	Tên thành phố trực thuộc tỉnh
	37
	Text
	0

	Tên thị xã
	37
	Text
	0

	Tên quận, huyện
	37
	Text
	0

	Tên xã, phường, thị trấn
	38
	Text
	0

	Tên tỉnh lị
	36
	Text
	0

	Tên huyện lị
	37
	Text
	0

	Tên thôn xóm, ấp, bản
	39
	Text
	0

	Ghi chú tên riêng
	40
	Text
	0

	Tên biển
	41
	Text
	207

	Tên vịnh, eo 
	42
	Text
	207

	Tên cửa sông
	43
	Text
	207

	Tên hồ lớn
	44
	Text
	207

	Tên sông lớn (tàu chạy được)
	44
	Text
	207

	Tên sông (canô chạy được)
	44
	Text
	207

	Tên sông, suối, kênh, mương
	44
	Text
	207

	Ghi chú tên đảo
	45
	Text
	0

	Ghi chú dải núi,dãy núi
	46
	Text
	0

	Ghi chú tên núi, đỉnh núi
	46
	Text
	0

	Ghi chú tên rừng
	46
	Text
	Text

	Trình bày 
	
	
	

	Khung ngoài 
	61
	LineStyle
	0

	Khung trong
	62
	LineStyle
	207

	Lưới kinh vĩ độ và lưới kilômét
	63
	LineStyle
	207

	Số lưới kinh vĩ độ và lưới kilômét
	63
	Text
	0

	Tên bản đồ 
	59
	Text
	0

	Tỷ lệ bản đồ 
	59
	Text
	0

	Tên quốc gia lân cận
	58
	Text
	0

	Tên tỉnh lân cận
	58
	Text
	0

	Tên huyện lân cận
	58
	Text
	0

	Tên xã lân cận
	58
	Text
	0

	Nguồn tài liệu sử dụng                                             
	57
	Text
	0

	Tài liệu sử dụng
	57
	Text
	0

	Đơn vị xây dựng
	57
	Text
	0

	Tên đơn vị xây dựng
	57
	Text
	0

	Ghi chú trong bản chú dẫn và biểu đồ
	56
	Text
	0

	Loại đất
	
	
	

	Màu loại đất
	30
	Fill color
	

	Pattern  loại đất hiện trạng
	31
	Pattern cell
	

	Pattern  loại đất quy hoạch
	32
	Pattern cell
	203

	Mã loại đất hiện trạng
	33
	Text
	0

	Mã loại đất quy hoạch
	34
	Text
	203


Màu loại đất thể hiện trên bản đồ

hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

	TT
	Loại đất
	Mã
	Thông số màu nền
	Thông số màu pattern

	
	
	
	Số màu
	R
	G
	B
	Số màu
	R
	G
	B

	1
	Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	5
	255
	255
	100
	
	
	
	

	2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	6
	255
	255
	100
	
	
	
	

	3
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	7
	255
	255
	100
	
	
	
	

	4
	Đất trồng cỏ
	COT
	9
	230
	230
	130
	
	
	
	

	5
	Đất cỏ tự nhiên có cải tạo
	CON
	10
	230
	230
	130
	
	
	
	

	6
	Đất bằng trồng cây hàng năm khác
	BHK
	12
	255
	240
	180
	
	
	
	

	7
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
	NHK
	13
	255
	240
	180
	
	
	
	

	8
	Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	LNC
	15
	255
	215
	170
	
	
	
	

	9
	Đất trồng cây ăn quả lâu năm 
	LNQ
	16
	255
	215
	170
	
	
	
	

	10
	Đất trồng cây lâu năm khác
	LNK
	17
	255
	215
	170
	
	
	
	

	11
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	RSN
	20
	180
	255
	180
	
	
	
	

	12
	Đất có rừng trồng sản xuất
	RST
	21
	180
	255
	180
	
	
	
	

	13
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	RSK
	22
	180
	255
	180
	
	
	
	

	14
	Đất trồng rừng sản xuất
	RSM
	23
	180
	255
	180
	
	
	
	

	15
	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
	RPN
	25
	190
	255
	30
	0
	255
	255
	255

	16
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	RPT
	26
	190
	255
	30
	0
	255
	255
	255

	17
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	RPK
	27
	190
	255
	30
	0
	255
	255
	255

	18
	Đất trồng rừng phòng hộ
	RPM
	28
	190
	255
	30
	0
	255
	255
	255

	19
	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
	RDN
	30
	110
	255
	100
	0
	255
	255
	255

	20
	Đất có rừng trồng đặc dụng
	RDT
	31
	110
	255
	100
	0
	255
	255
	255

	21
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
	RDK
	32
	110
	255
	100
	0
	255
	255
	255

	22
	Đất trồng rừng đặc dụng
	RDM
	33
	110
	255
	100
	0
	255
	255
	255

	23
	Đất nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn
	TSL
	35
	170
	255
	255
	
	
	
	

	24
	Đất chuyên nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
	TSN
	36
	170
	255
	255
	0
	255
	255
	255

	25
	Đất làm muối
	LMU
	254
	255
	255
	254
	
	
	
	

	26
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	38
	255
	255
	100
	
	
	
	

	27
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	41
	255
	208
	255
	
	
	
	

	28
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	42
	255
	160
	255
	
	
	
	

	29
	Đất trụ sở của cơ quan, tổ chức
	DTS
	45
	255
	170
	160
	
	
	
	

	30
	Đất công trình sự nghiệp
	DSN
	48
	250
	170
	160
	
	
	
	

	31
	Đất quốc phòng
	QPH
	52
	255
	100
	80
	
	
	
	

	32
	Đất an ninh
	ANI
	53
	255
	80
	70
	
	
	
	

	33
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	55
	250
	170
	160
	
	
	
	

	34
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC
	56
	250
	170
	160
	
	
	
	

	35
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	57
	205
	170
	205
	
	
	
	

	36
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	58
	205
	170
	205
	
	
	
	

	37
	Đất giao thông
	DGT
	60
	255
	170
	50
	
	
	
	

	38
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	63
	170
	255
	255
	
	
	
	

	39
	Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	DNT
	66
	255
	170
	160
	
	
	
	

	40
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	69
	255
	170
	160
	
	
	
	

	41
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	72
	255
	170
	160
	
	
	
	

	42
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	75
	255
	170
	160
	
	
	
	

	43
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	78
	255
	170
	160
	
	
	
	

	44
	Đất chợ
	DCH
	81
	255
	170
	160
	
	
	
	

	45
	Đất có di tích, danh thắng
	LDT
	84
	255
	170
	160
	
	
	
	

	46
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	RAC
	85
	205
	170
	205
	
	
	
	

	47
	Đất tôn giáo
	TON
	87
	255
	170
	160
	
	
	
	

	48
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	88
	255
	170
	160
	
	
	
	

	49
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	89
	210
	210
	210
	
	
	
	

	50
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	91
	160
	255
	255
	
	
	
	

	51
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	92
	180
	255
	255
	
	
	
	

	52
	Đất cơ sở của tư nhân không kinh doanh
	CTN
	94
	255
	170
	160
	
	
	
	

	53
	Đất làm nhà tạm, lán trại
	NTT
	95
	255
	170
	160
	
	
	
	

	54
	Đất cơ sở dịch vụ nông nghiệp tại đô thị
	DND
	96
	255
	170
	160
	
	
	
	

	55
	Đất bằng chưa sử dụng  
	BCS
	254
	255
	255
	254
	0
	255
	255
	255

	56
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	254
	255
	255
	254
	0
	255
	255
	255

	57
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	100
	230
	230
	200
	
	
	
	

	58
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản (*)
	MVT
	102
	180
	255
	255
	201
	0
	255
	255

	59
	Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn (*)
	MVR
	103
	180
	255
	255
	201
	0
	255
	255

	60
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác (*)
	MVK
	104
	180
	255
	255
	201
	0
	255
	255



Ghi chú: 

   - Màu pattern các loại đất quy hoạch là màu 203 có thông số: R = 255;  G = 0; B = 0

   - (*) Đất có mặt nước ven biển không thuộc địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã. 

� EMBED PBrush  ���





Khi số hoá hoặc biên tập bản đồ cấp huyện tỷ lệ 1/ 10 000 chọn Workspace huyen10
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FC Select Future
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Cửa sổ lệnh Feature Collection
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